Trường tiểu học ĐOÀN KẾT
  Khối  5           

Nội dung ôn tập cuối kì II  
1- Môn Tiếng Việt:
a) Tập đọc:
- Luyện đọc nhiều các bài đọc để đọc thành thạo, trôi chảy các văn bản mới. Đọc hiểu văn bản để trả lời được câu hỏi và nội dung bài đọc.

b. Chính tả: Luyện viết các bài bất kì trong Sách giáo khoa hoặc tự chọn có khoảng 10 dòng. Chú ý viết đúng các chữ dễ viết sai: s/x, tr/ch/, l/n., ng/ngh, iê/yê, au/ a, d/r/gi,...…
c. Luyện từ và câu:
- Mở rộng vốn từ thuộc các chủ điểm: Người công dân, Vì cuộc sống thanh bình, Nhớ nguồn, Nam và nữ.
- Tác dụng của các dấu câu: dấu phẩy, dấu hai chấm
- Các từ loại: Danh từ; động từ; tính từ; đại từ; quan hệ từ.
- Câu ghép, các vế câu ghép.

- Quan hệ từ hô ứng 

-  Phân biệt từ đồng nghĩa; từ trái nghĩa; từ đồng âm; từ nhiều nghĩa. Cho ví dụ và đặt câu.
- Xác định thành phần câu: Chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.

d. Tập làm văn:
- Lập chương trình hoạt động

- Tập viết lời đối thoại

- Tả cây cối

- Tả con vật

- Tả đồ vật

* Tả người: Tả ca sĩ đang biểu diễn, tả nghệ sĩ hài, tả một nhân vật trong truyện đã học, tả một cô giáo, tả một người ở địa phương em sinh sống, tả một người em mới gặp một lần.

* Văn tả cảnh: Tả cảnh một buổi mới bắt đầu trong ngày, tả một đêm trăng đẹp, tả trường em trước buổi học, tả một khu vui chơi giải trí.
-> Vì nội dung ôn tập rất rộng nên trọng tâm cuối kì 2 tập trung ở các đề sau:
Đề 1: Em hãy tả lại một cảnh đẹp quê hương gắn bó với em nhiều kỷ niệm.

Đề 2: Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ học mà em ấn tượng nhất.
2- Môn Toán:
- Ôn các dạng toán đã học từ đầu năm đến giờ. Cụ thể: 

+ Đọc, viết số thập phân, nêu giá trị của chữ số trong số thập phân. 

+ Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Các phép tính với số đo thời gian.
+ Đổi đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích hình hộp và số đo thời gian
+ Giải toán về chuyển động với 1 loại chuyển động tham gia, chuyển động ngược chiều, cùng chiều với hai chuyển động tham gia gắn với dạng toán lớp 4 tìm 2 số khi biết tổng(hiệu) và tỉ số; giải toán về tỉ số phần trăm.
+ Hình học: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích các hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Tính DT hình tròn, hình tam giác, hình thang
III. Cấu trúc của đề kiểm tra như sau: 

a.Môn Tiếng việt: Gồm 2 phần: 
1. Kiểm tra đọc: 10 điểm

a) Đọc thành tiếng (3 điểm): Yêu cầu HS đọc trôi chảy 1 văn bản mới (ngoài sgk), hiểu và trả lời được câu hỏi tìm hiểu nội dung bài.
b) Đọc hiểu văn bản (7 điểm): Đọc thầm để trả lời được 10 câu hỏi tìm hiểu bài kết hợp Luyện từ và câu.

2. Kiểm tra viết: 10 điểm


a) Viết Chính tả: (2 điểm) Viết 1 đoạn văn bản ngắn khoảng 10 dòng đúng chính tả, đủ từ, sạch đẹp.


b) Tập làm văn: (8 điểm) Viết một trong số các đề đã ôn tập. Yêu cầu bài văn phải đúng nội dung đề, đủ bố cục 3 phần, diễn đạt trôi chảy, câu văn có hình ảnh, cảm xúc,….

B. MÔN TOÁN:  thường có 2 phần chia theo 4 mức độ từ hiểu- biết – vận dụng ở mức độ thấp  - đến  vận dụng ở mức độ cao.

1. Phần trắc nghiệm: 4 điểm. Khoanh vào đáp án đúng.

2. Phần tự luận: 6 điểm. HS tự trình bày bài làm.

